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Giới thiệu

Các nghiên cứu thực nghiệm về luồng giao
dịch thương mại hoặc đầu tư song phương
giữa các vùng địa lý chủ yếu dựa trên hai
phương pháp: kinh tế lượng và mô hình
cân bằng tổng thể. Nhờ các số liệu thống
kê ngày càng được phổ biến nhiều hơn mà
hai phương pháp này được sử dụng rộng
rãi từ hai mươi năm nay, để đáp ứng sự
phát triển của ngoại thương và đầu tư
quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa các
chu trình sản xuất. Cách tiếp cận kinh tế
lượng, dựa trên các mô hình đơn giản, cho
phép ước lượng thông số của các biến giải
thích. Trong khi đó, mô hình cân bằng
tổng thể chủ yếu dựa trên các mô hình lý
thuyết phức tạp hơn, đôi khi các nhà
nghiên cứu phải chọn các thông số một
cách “ad hoc”, tức định trước giá trị hoặc
theo trực giác, hoặc dựa vào các ước lượng
có sẵn (Baldwin và Venables, 1995). Vì
vậy, thật khó vận dụng phương pháp này
cho các nước đang phát triển.

PHƯƠNG TRÌNH LỰC HẤP DẪN : MỘT CÔNG CỤ
PHÂN TÍCH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG

Olivier Lamotte*

Trong số những phương pháp kinh tế
lượng được sử dụng để nghiên cứu các yếu
tố quyết định luồng giao thương hoặc đầu
tư song phương, phương trình lực hấp dẫn
(équation de gravité) đã có những thành
công đáng kể1. Bài viết này sẽ giới thiệu
về nền tảng lý thuyết (phần 1), những
phương pháp ước lượng (phần 2) và những
trường hợp đã áp dụng phương trình này
vào thực tế (phần 3).

1. Nền tảng lý thuyết

Phương trình lực hấp dẫn được xây dựng
dựa theo định luật về lực hấp dẫn trong
vật lý2. Trong lĩnh vực khoa học xã hội, nó
được sử dụng lần đầu ở các nghiên cứu về
thương mại trong nước (Reilly, 1931), sau
đó được Tinbergen (1962) và Poyhonen
(1963) áp dụng vào ngoại thương để tính
toán các dòng giao thương song phương
giữa các nước tùy theo quy mô và khoảng
cách địa lý giữa chúng. Linnemann (1966)
là người đầu tiên thử “lý thuyết hóa”
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1 Vì vậy Eichengreen và Irwin (1997, trang 33) đánh giá đây là mô hình chủ lực trong nghiên cứu thực nghiệm
về hợp nhất vùng (regional integration), hàm ý nói nó hơn hẳn các cách tiếp cận khác.
2 Định luật lực hấp dẫn dựa trên bốn ý tưởng chính (Marantz S.A. (1969), Physics, Benziger Brothers, New York,
được Askari và al. (2003) trích dẫn). Thứ nhất, tất cả các hạt trong vũ trụ hút nhau. Thứ hai, đối với từng cặp
hạt thì  lực hút tỉ lệ thuận với tích các khối lượng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Thứ
ba, lực tác động trên mỗi cặp hạt bằng nhau và có chiều ngược nhau. Thứ tư, các lực này di chuyển theo đường
nối các hạt.

Hàng triệu người đã nhìn thấy quả táo rơi, nhưng chỉ có Newton tự hỏi vì sao.
Bernard Baruch
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phương trình lực hấp dẫn ứng dụng trong
thương mại quốc tế từ mô hình cân bằng
tổng thể của Walras. Khối lượng giao
thương giữa hai nước được giải thích bởi
ba yếu tố: cung tiềm năng của nước xuất
khẩu, cầu tiềm năng của nước nhập khẩu
và sự kháng cự (résistance) trong thương
mại giữa các đối tác. Phương trình lực hấp
dẫn được hình thành khi thay ba yếu tố
này bằng những biến xác định tượng
trưng chúng: thu nhập quốc dân, dân số,
khoảng cách giữa hai nước và những thỏa
thuận về thương mại.

Nền tảng lý thuyết của phương trình được
phát triển tiếp sau đó. Evenett và Keller
(2002, trang 82) nhận định rằng phương
trình lực hấp dẫn có thể bắt nguồn từ
những mô hình rất khác nhau, ngay cả từ
mô hình Ricardo, Hecksher-Ohlin (H.-O.).
Những mô hình gốc được đưa ra có thể
nằm trong bối cảnh cạnh tranh hoàn hảo
và năng suất không đổi theo quy mô (An-
derson, 1979; Deardoff, 1998; Anderson
và Van Wincoop, 2003), mà cũng có thể
trong bối cảnh cạnh tranh độc quyền và
năng suất tăng theo quy mô (Bergstrand,
1985, 1989; Helpman et Krugman, 1985;
Baier et Bergstrand, 2001). 

Evenett và Keller (2002) đã cố gắng tìm
ra những lý thuyết là nguồn gốc thành
công về mặt thực nghiệm của mô hình lực
hấp dẫn. Để làm điều này, họ bắt đầu từ
bốn mô hình. Hai mô hình chuyên môn
hóa hoàn toàn: (1) mô hình năng suất
tăng dần theo quy mô, (2) mô hình H-O
với các hàng hóa khác biệt. Và hai mô
hình chuyên môn hóa không hoàn toàn
với hàng hóa đồng nhất: (3) mô hình năng
suất tăng dần theo quy mô, (4) mô hình
H-O. Sau đó hai tác giả trên ước lượng
mỗi mô hình trên hai mẫu, một mẫu có
mức độ hoạt động thương mại nội ngành

cao và mẫu khác có mức độ hoạt động
thương mại nội ngành thấp. Như vậy, họ
có thể xác định mô hình nào giải thích
được tốt hơn về khối lượng giao thương.
Cách tiếp cận thực nghiệm này đã làm
sáng tỏ điều mà các tác giả gọi là vấn đề
định dạng (identification) mô hình, từ đó
dẫn đến ba kết quả quan trọng:
- hai mô hình với sự chuyên môn hóa
hoàn toàn đã bị loại bỏ
- giao thương Bắc – Bắc (giữa các nước
phương Bắc, tức các nước phát triển) được
giải thích tốt nhất bởi mô hình có năng
suất tăng dần theo quy mô và mô hình H-O.
- giao thương Bắc – Nam (giữa các nước
phương Bắc và phương Nam, tức giữa nước
phát triển và kém phát triển) được giải
thích tốt nhất bởi mô hình H-O.

Gần đây, Anderson và Van Wincoop
(2003) đã đưa khái niệm “kháng cự đa
chiều” (résistance multilatérale) vào vị trí
trung tâm trong phân tích. Khái niệm
này bao gồm ba yếu tố (ký hiệu i và j chỉ
hai nước đối tác): hàng rào thương mại
song phương giữa i và j, sự kháng cự của
i chống lại việc giao thương với tất cả các
vùng, sự kháng cự của j chống lại việc giao
thương với tất cả các vùng. Xuất phát từ
mô hình có hàng hóa đặc thù giữa các
nước khác biệt và hàm hữu dụng có độ co
giãn thay thế không đổi, các tác giả thiết
lập phương trình lực hấp dẫn sau:

Với

Trong đó xij biểu diễn giá trị xuất khẩu
của i qua j;  yi yj và yw chỉ thu nhập của

xij =
yiyj
yw PiPj

tij 1-σ

i
Pj   =Σ

1-σ
Pi   θitij              νj

1-σ 1-σ
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i, j và của toàn thế giới; tij biểu diễn chi
phí vận chuyển theo nghĩa rộng (bao gồm
chi phí vận tải hàng hóa, chi phí thông
tin, chi phí do sự khác biệt về hệ thống
pháp lý, ...). Pi và Pj là chỉ số giá của i và
j, chúng biểu diễn những biến kháng cự
đa chiều vì chúng phụ thuộc vào tij ; σ là
độ co giãn thay thế. 

Phương trình trên cho thấy giao thương
song phương phụ thuộc đồng thời vào cả
chi phí vận chuyển lẫn sự kháng cự đa
chiều. Mô hình này cho phép suy ra
phương trình kinh tế lượng sau:

Trong đó i là nước xuất khẩu và j là nước
nhập khẩu. Các biến được định nghĩa như
sau: (xij) là khối lượng xuất khẩu từ nước
i sang nước j; (expi) và (impi) là những
biến giả biểu diễn các tác động cố định
(effets fixes) đối với nước xuất khẩu và
nước nhập khẩu. Các tác động cố định này
cho phép kiểm soát một cách hiệu quả
những tác động kháng cự đa phương đã
đề cập trên. (Tij,k) biểu diễn một tập hợp
gồm k biến ảnh hưởng đến các chi phí
song phương về vận tải theo nghĩa rộng
giữa nước i và nước j. Các chi phí này có
thể được xác định thông qua một vectơ
gồm nhiều yếu tố quan sát được: khoảng
cách địa lý giữa hai nước, sự tồn tại (hay
không) của một biên giới chung, sự tồn tại
(hay không) của một đồng tiền chung, sự
khác biệt về các định chế ...

Việc ứng dụng kinh tế lượng cho phương
trình lực hấp dẫn là một quan tâm lớn của
nhiều chuyên gia. Trong nội dung tiếp
theo, chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn về vấn
đề phương pháp kiểm định và các nghiên
cứu ứng dụng.

2. Những phương pháp kiểm định
bằng kinh tế lượng 

Phương trình lực hấp dẫn thường được ước
lượng theo phương pháp bình phương nhỏ
nhất dựa trên dữ liệu cắt ngang, hoặc dữ
liệu chéo (coupe transversale), bỏ qua yếu
tố thời gian. Phương pháp này có một số
hạn chế nhưng có thể khắc phục bằng
cách sử dụng các kỹ thuật ứng dụng cho
dữ liệu kết hợp hoặc dữ liệu bảng (panel),
gọi tắt sau đây là kỹ thuật panel (tức có
tính đến yếu tố thời gian). Kỹ thuật panel
vừa cho phép “ghi lại quan hệ giữa các
biến trong một thời gian dài và xác định
vai trò của chu kỳ kinh doanh”, vừa cho
phép “tách các tác động đặc thù và không
thay đổi theo thời gian của từng nước”
(Egger, 2000, trang 25). Với kỹ thuật này,
số liệu có độ biến thiên cao hơn, độ đa
cộng tuyến giảm, và qua đó kiểm định
hiệu quả hơn (Baltagi et alii, 2003, trang
392). Hơn nữa, những ước lượng chéo có
thể bị sai lệch khi chúng không cho phép
kiểm soát sự sai lệch do thiếu đồng nhất
(biais d’hétérogénéité). Nguyên nhân dẫn
đến sai lệch này là do biến phụ thuộc đã
được giải thích bằng chính cùng một loại
yếu tố như một số biến giải thích3. Matyas

ln xij = α + ßkTij,k +λiexpi + µj impj + uij

3 Theo Cheng và Wall (2005, trang 54): “(…) một nước có thể xuất khẩu hai lượng hàng hóa khác nhau đến hai
nước giống nhau, tức có cùng mức GDP và cùng khoảng cách địa lý với nước xuất khẩu [trên lý thuyết, lẽ ra nước
ấy phải xuất khẩu cũng lượng hàng hóa như nhau đến hai nước giống nhau này]. Điều này có thể là do các yếu
tố lịch sử, văn hóa, dân tộc, chính trị hoặc địa lý. Các yếu tố này ảnh hưởng đến mức độ giao thương (biến phụ
thuộc) và cùng lúc chúng cũng có tương quan với các biến về lực hấp dẫn (GDP, dân số, khoảng cách), là những
biến giải thích của phương trình. Nếu vậy, những phép ước lượng không tính đến các yếu tố này sẽ bị sai lệch
do thiếu đồng nhất”.
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(1997) gợi ý rằng để xác định chính xác
phương trình lực hấp dẫn, cần kiểm soát
những tác động đặc biệt của nước nhập
khẩu, nước xuất khẩu, và của thời gian4.
Những tác động này có thể được xử lý như
những tác động cố định (thường xuyên)
hoặc những tác động ngẫu nhiên. Việc đưa
các tác động cố định vào phương trình cho
từng cặp quốc gia còn giúp chúng ta có
được một phương trình lực hấp dẫn mạch
lạc theo mô hình lý thuyết của Anderson
và Van Wincoop (2003), khi các tác động
cố định gần bằng với chỉ số kháng cự
thương mại đa chiều (Rose và Van Win-
coop, 2001). Nếu không đưa những tác
động đặc biệt của từng cặp quốc gia sẽ
dẫn đến ước lượng bị sai lệch (Egger và
Pfaffermayr, 2003).

Một kỹ thuật khác được sử dụng khá rộng
rãi nữa là dùng chính hệ số hồi quy (esti-
mateur) để ước lượng những tác động cố
định song phương. Khi đó, câu hỏi đặt ra
sẽ là chọn mô hình với tác động cố định
(hoặc mô hình within) hay mô hình với
tác động ngẫu nhiên (effet aléatoire). Câu
trả lời sẽ tùy thuộc vào mức độ tương quan
giữa các tác động cá nhân với các biến
phụ thuộc. Và cụ thể việc chọn lựa mô
hình nào là dựa trên phép kiểm chi-2 của
Hausman (Egger, 2000). Egger (2002) lưu
ý rằng mô hình tác động ngẫu nhiên sẽ
đưa ra những ước lượng sai lệch nếu các
tác động đặc biệt và các biến giải thích
có tương quan với nhau, trong khi đó mô
hình tác động cố định không gặp vấn đề
này. Tuy nhiên, mô hình tác động cố định
vẫn có một bất lợi đáng kể: nó không cho
phép ước lượng hệ số của các biến không

đổi theo thời gian (ví dụ như khoảng cách
địa lý hoặc biên giới chung). Nguyên nhân
vì mô hình này được thiết lập dựa trên
phép biến đổi có mục đích loại trừ các tác
động cố định5, và đương nhiên theo đó
loại bỏ tất cả các biến không đổi theo thời
gian. Trên thực tế, phương pháp within
chủ yếu là tính toán độ lệch so với giá trị
trung bình của các quan sát theo từng cặp
quốc gia và áp dụng phương pháp bình
phương nhỏ nhất vào những biến nhận
được. Egger (2002) đề nghị khắc phục vấn
đề này bằng cách sử dụng phương pháp
Hausman-Taylor (1981). Phương pháp ước
lượng mới này vừa cho phép tận dụng
kích thước của dữ liệu panel và vừa khắc
phục tình trạng tương quan giữa tác động
đặc biệt với biến giải thích của mô hình
tác động ngẫu nhiên mà không cần phải
đưa thêm biến bên ngoài vào mô hình
(Egger, 2002). Phương pháp này chủ yếu
sử dụng giá trị trung bình của các biến
“không tương quan với những tác động
đặc biệt” để làm công cụ (instrument) cho
các biến độc lập không đổi theo thời gian. 

Trong thời gian gần đây, nhiều công trình
nghiên cứu đã cho rằng nhất thiết phải
đưa các biến trễ (variables retardées) vào
phương trình lực hấp dẫn để hiểu thêm
hiệu ứng “trì trệ” trên thương mại (De
Grauwe và Skudelny, 2000). Ngoài ra để
tận dụng tính “năng động” của dữ liệu
panel, Bun và Klaassen (2002) còn đề
nghị sử dụng Generalized Method of Mo-
ments - GMM (Arellano và Bond, 1991).

Một khía cạnh khó khăn khác trong sử
dụng phương trình lực hấp dẫn là tính

4 Matyas (1997) gọi đây là “định dạng các tác động đặc biệt ba chiều”
5 Cũng chính vì lý do này mà các hệ số được ước lượng từ phương pháp within phải được diễn giải một cách thận
trọng: chúng không diễn tả tác động đơn thuần của biến độc lập lên thương mại (biến phụ thuộc) mà diễn tả tác
động của sự biến đổi giá trị trung bình của biến độc lập.
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chất dữ liệu, thể hiện qua sự tồn tại của
những dữ liệu thương mại bằng không
(một số cặp nước không có giao thương với
nhau). Điều này gây trở ngại khi phương
trình được thể hiện dưới dạng logarit.
Frankel (1997) đề nghị một số cách thức
để vượt qua trở ngại này: loại bỏ những
giá trị bằng không, thay chúng bằng
những giá trị cực nhỏ, chuyển qua dạng
ln(1+Thương mại). Dee và Gali (2003) thì
đề nghị ước lượng phương trình dựa vào
quy trình Tobit, để “tính đến bản chất bị
kiểm duyệt của biến phụ thuộc” (trang
16). Cuối cùng, kết quả không có khác biệt
đáng kể so với những kết quả ước lượng
theo phương pháp bình phương nhỏ nhất.
Sự tồn tại của luồng giao thương bằng
không, cùng với phép biến đổi log-tuyến
tính khi có tình trạng phương sai không
đồng nhất (heteroscedasticité) cũng chính
là một trong những lý do khiến cho San-
tos Silva và Tenreyro (2003) sử dụng
phương pháp pseudo-maximum likelihood
(pseudo-maximum de vraisemblance). Từ
các mô phỏng Monte Carlo, các tác giả
trên chứng minh rằng phương pháp của
họ vững vàng (robust) dẫu có tình trạng
hiệp phương sai không đồng nhất. Gần
đây nhất, Helpman, Melitz và Rubinstein
(2008) cũng đưa ra một mô hình lý thuyết
cho phép xử lý các dữ liệu giao thương
bằng không. Phần kiểm định của họ được
thực hiện theo hai bước. Trước hết, các tác
giả ước lượng phương trình bằng estima-
teur Probit nhằm xác định xác suất để
một nước giao thương với nước khác, dựa
trên các biến quan sát được của mô hình.
Kết quả thu được sau đó được sử dụng để
ước lượng một phương trình lực hấp dẫn
cơ bản như thông lệ. Phương pháp này
cho phép điều chỉnh sai lệch trong chọn
lựa mẫu (biais de selection) và sai lệch do
bất cân xứng trong giao thương.

Nói chung, việc lựa chọn sử dụng phương
pháp nào là tùy theo dạng mẫu, tùy theo
mức độ cần thiết (có hay không) trong
việc ước lượng hệ số của các biến không
thay đổi theo thời gian, và tùy theo sự
tương thích giữa các kỹ thuật được sử
dụng với những lý thuyết đã đưa ra. 

3. Các nghiên cứu thực nghiệm

Trong những năm gần đây, phương trình
lực hấp dẫn đã được phát triển và ứng
dụng rất rộng rãi. Nếu như ban đầu nó chỉ
được sử dụng để nghiên cứu các luồng giao
thương, thì gần đây người ta còn sử dụng
nó trong nghiên cứu đầu tư trực tiếp nước
ngoài (Buch và Piazolo, 2001) và ngay cả
các luồng di dân (Clark et alii, 2002). Tuy
nhiên, lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của
phương trình lực hấp dẫn vẫn là phân
tích các luồng giao thương- quốc gia hoặc
quốc tế. Có thể nhận dạng bốn ứng dụng
chính như sau:
- phân tích hậu suy (ex post) những tác
động của việc hội nhập kinh tế theo vùng
hoặc đa phương trên giao dịch quốc tế
- ước lượng tiền nghiệm (ex ante) tiềm
năng thương mại do tác động của hội
nhập kinh tế 
- đo lường tác động của biên giới và những
yếu tố quyết định
- nhận dạng những yếu tố phi kinh tế
quyết định hoạt động thương mại.

Trong thực tế, những nghiên cứu đầu tiên
sử dụng phương trình lực hấp dẫn nhằm
mục tiêu là ước lượng hậu suy các tác động
của hội nhập kinh tế theo vùng (xem
Aitken (1973) cho trường hợp hội nhập
kinh tế vùng tại châu Âu). Những kinh
nghiệm mới về hội nhập vào thập niên 90
cũng như sự phát triển theo chiều sâu của
các liên minh sẵn có đã thúc đẩy một loạt
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các nghiên cứu ra đời, đặc biệt nhắm đến
tác động của những thỏa thuận thương
mại ưu đãi (Carrere, 2006), đến sáp nhập
và tan rã của các liên minh tiền tệ (Thom
và Walsh, 2002). Những diễn biến trong
quá trình tan rã về chính trị và kinh tế
của các nước thuộc khối Xô viết cũ cũng đã
được nghiên cứu bằng phương trình lực
hấp dẫn (của Sousa và Lamotte, 2007).
Ước lượng tiền nghiệm về hội nhập kinh
tế và nhất là việc tính toán tiềm năng
thương mại đã tạo nên một phạm vi ứng
dụng rộng rãi cho các mô hình lực hấp
dẫn (Péridy, 2005), nhất là sau khi các
nền kinh tế Trung và Đông Âu (Baldwin,
1994) mở cửa.

Bài báo của McCallum (1995) về tác động
biên giới cũng đã cổ súy cho việc sử dụng
mô hình lực hấp dẫn để mang bằng chứng
thực nghiệm về tác động của các biên giới
chính trị tới giao thương (Anderson và
Van Wincoop, 2003). Phương pháp chung
được sử dụng là so sánh các luồng giao
thương quốc nội và quốc tế - trong điều
kiện các yếu tố khác (khoảng cách, độ lớn
của nền kinh tế) không đổi. Nếu giao
thương quốc nội mạnh hơn giao thương
quốc tế thì người ta có thể kết luận rằng
biên giới có tác động âm lên giao thương.
Cuối cùng, phương trình lực hấp dẫn đã
được sử dụng để nhận dạng những yếu tố
phi kinh tế có khả năng quyết định
thương mại, đặc biệt là vai trò của thể chế
(De Groot et alii, 2004), của chế độ chính
trị, khuôn khổ pháp lý, các định chế quốc
gia và quốc tế (Rose, 2005), của những
hình phạt và chiến tranh (Glick và Tay-

lor, 2005), của tình trạng an ninh (An-
derson và Marcouiller, 2002), của tham
nhũng và các mạng lưới xã hội (Rauch,
2001), của ngôn ngữ (Melitz, 2008).

Số liệu về giao thương quốc tế dùng để ước
lượng phương trình lực hấp dẫn được cung
cấp miễn phí trên trang http://com-
trade.un.org. Những số liệu khác liên
quan đến  giao thương quốc tế hoặc liên
quan đến khoảng cách, biên giới … giữa
các nước cũng dễ dàng tải về được từ
trang chủ của các nhà kinh tế nghiên cứu
về vấn đề này6.

Kết luận

Bài viết này đã giới thiệu phương trình
lực hấp dẫn như một công cụ phân tích
thương mại song phương. Tính uyển
chuyển, linh động về mặt lý thuyết và
thực nghiệm của phương trình đã khiến
nó trở thành một công cụ thích hợp để
nghiên cứu những yếu tố quyết định các
luồng giao thương, đầu tư hoặc di cư giữa
hai vùng địa lý. Một số hướng nghiên cứu
mới đã được mở ra, ví dụ như nghiên cứu
về sự không đồng nhất trong năng suất
giữa các công ty, nghiên cứu về biên độ
rộng và biên độ sâu (marges extensives et
intensives) (Chaney, 2008; Crozet và
Koenig, 2008). Việc chi phí vận chuyển
giảm sẽ làm tăng giao thương giữa các
nước thông qua việc tăng biên độ theo
chiều rộng (tức số lượng công ty hoặc sản
phẩm xuất khẩu) và theo chiều sâu (tức
giá trị xuất khẩu trung bình). Những thay
đổi này là kết quả của sự tương tác giữa

6 Xem thêm trang web chuyên về số liệu ngoại thương của  Jon Haveman:
http://www.macalester.edu/research/economics/page/haveman/trade.resources/tradedata.html;
trang web của CEPII : http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/distances.htm; 
hoặc của Andrew Rose: http://faculty.haas.berkeley.edu/arose/ 
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ba biến chính: độ co giãn của chi phí vận
chuyển theo khoảng cách, độ co giãn của
cầu theo giá và mức độ không đồng dạng
giữa các công ty. Nghiên cứu những yếu

tố này về lý thuyết và thực nghiệm sẽ
mang lại cho chúng ta những hiểu biết
mới, rõ ràng hơn về giao thương quốc tế.
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